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1. Giới thiệu chung
Trong 30 năm qua (1988 - 2018), đầu tư trực

tiếp nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng tăng
mạnh (xem hình 1) và có nhiều đóng góp tích cực
cho sự phát triển của Việt Nam như thúc đẩy tăng
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
hiện đại, hội nhập, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho
toàn nền kinh tế và đóng góp vào ngân sách nhà
nước, giải quyết việc làm, thúc đẩy ngoại thương…

Tính đến nay đã có nhiều tác giả trong nước
nghiên cứu về chủ đề FDI nói chung và thu hút
FDI nói riêng như các công trình của Phan Thị
Quốc Hương (2014), Phan Việt Châu (2015),
Nguyễn Quỳnh Thơ (2017), Bộ Kế hoạch và Đầu

tư (2013, 2018),… Các nghiên cứu trên có đề cập
nhiều đến những lợi thế trong thu hút FDI của Việt
Nam song chưa phân tích các lợi thế - hạn chế đó
thay đổi ra sao trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0. Thêm vào đó, xu thế backshoring
được dự báo sẽ phát triển mạnh trong bối cảnh
CMCN 4.0 và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả
năng thu hút FDI của Việt Nam song cũng chưa
được các nghiên cứu trong nước trước đó đề cập
đến. Bài viết dưới đây nhằm phân tích lợi thế cạnh
tranh hiện tại; đánh giá các lợi thế cạnh tranh và
đề xuất hướng khai thác hiệu quả lợi thế cạnh
tranh của Việt Nam về thu hút FDI trong bối cảnh
tác động của CMCN 4.0.
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Trong 30 năm qua (1988 - 2018), đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có đóng góp tích cực đối với
sự phát triển của Việt Nam vì thu hút FDI được xem là một trong những ưu tiên chính sách

trong giai đoạn. Tuy vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang tác động mạnh mẽ tới hầu
hết các hoạt động kinh tế - xã hội của nhân loại, trong đó có hoạt động thu hút FDI. Bài viết này nhằm
phân tích sự thay đổi về lợi thế, thách thức của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về thu hút
FDI trong bối cảnh CMCN 4.0. Bên cạnh việc so sánh các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các
quốc gia trong khu vực, tác giả cũng đặt Việt Nam trong cuộc cạnh tranh về thu hút FDI với các nước
phát triển trong xu hướng backshoring1 được dự báo là sẽ phát triển mạnh trong bối cảnh CMCN 4.0.

1. Xu hướng backshoring được giải thích là sự thay đổi vị trí của các doanh nghiệp trước đây từng
tiến hành hoạt động đầu tư ở nước ngoài quay trở lại đầu tư ở Tổ quốc (original country) (Lydia Bals,
2015) Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng thuật ngữ tiếng Anh để diễn đạt cho ngắn gọn. 
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2. Khái quát lý thuyết và phương pháp tiếp cận
về năng lực cạnh tranh thu hút FDI trong bối cảnh
CMCN 4.0

Trong kinh tế chính trị học thì cạnh tranh là sự
ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền
sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều
kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu
dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất
cho mình. Theo Michael Porter (1980) thì: Cạnh
tranh là giành lấy thị phần.Bản chất của cạnh
tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao
hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp
đang có. Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình
quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng
cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm
đi. Theo Mác: “Cạnh tranh tư bản chủ nghĩa
(TBCN) là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa
các nhà tư bản nhằm giành giật các điều kiện
thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để
thu được lợi nhuận siêu ngạch”. Nghiên cứu sâu về
nền sản xuất hàng hóa TBCN và cạnh tranh
TBCN, Mác đã phát hiện ra quy luật cạnh tranh cơ
bản là quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình
quân giữa các ngành. Theo từ điển kinh doanh

(1992) ở Anh: “Cạnh tranh trong cơ chế thị trường
được định nghĩa là sự ganh đua kình địch giữa các
nhà kinh doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất
cùng một loại về phía mình”.

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường cạnh
tranh là một điều kiện và là yếu tố kích thích kinh
doanh, là môi trường động lực thúc đẩy hoạt động
sản xuất kinh doanh phát triển, tăng năng suất lao
động tạo sự phát triển của xã hội nói chung.

Một số đặc trưng cơ bản của cạnh tranh bao
gồm: Mang bản chất của mối quan hệ kinh tế giữa
các chủ thể kinh tế với nhau; Cạnh tranh diễn ra
trong một khoảng thời gian và không gian không
cố định.

Năng lực cạnh tranh (NLCT) là mối quan tâm
thường trực của cả chính quyền trung ương và địa
phương (tỉnh hay thành phố). Trong nghiên cứu
này, tác giả có dựa vào khung phân tích NLCT
quốc gia của Michael Porter (1990, 1998, 2008)
để đánh giá NLCT thu hút FDI vào Việt Nam trong
bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Theo
Michael Porter (2008), khái niệm có ý nghĩa duy
nhất về năng lực cạnh tranh (NLCT) là năng suất
(productivity), trong đó năng suất được đo bằng
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (2018)
Hình 1: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 1988 - 2017



giá trị gia tăng do một đơn vị lao động (hay một
đơn vị vốn) tạo ra trong một đơn vị thời gian. Năng
suất là nhân tố quyết định quan trọng nhất của
mức sống dài hạn và là nguyên nhân sâu xa của
thu nhập bình quân đầu người. Để tăng trưởng
năng suất bền vững đòi hỏi nền kinh tế phải được
liên tục nâng cấp. 

Năng lực cạnh tranh nhằm thu hút FDI trong
bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đó là
xây dựng nền kinh tế tuần hoàn - Hợp tác tăng
trưởng xanh - mô hình kinh tế mới của thế giới, nơi
không còn khái niệm chất thải và mọi nguồn lực
đều được tận dụng một cách triệt để và hiệu quả;
Tương lai của việc làm trong kỷ nguyên công nghệ
4.0 là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, tự động. 

Tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận nghiên
cứu năng lực cạnh tranh thu hút FDI trong bối
cảnh CMCN 4.0 theo hướng đánh giá các lợi thế,
hạn chế của Việt Nam về thu hút FDI hiện nay sẽ
thay đổi ra sao trước tác động của CMCN 4.0.
Thêm vào đó, tác giả cũng lựa chọn cách tiếp cận
đa chiều đối với các khách thể nghiên cứu: trong
bối cảnh CMCN 4.0 Việt Nam không chỉ phải cạnh
tranh trong thu hút FDI với các nước trong khu vực
mà còn phải cạnh tranh với các nước phát triển bởi
xu thế backshoring của các nhà đầu tư.Tác gải
cũng có sử dụng thêm các phương pháp phân tích
tài liệu, bao gồm: Phân tích thống kê, tổng hợp và
khái quát hóa; Phương pháp so sánh và đối chiếu
lịch sử; Phương pháp qui nạp để làm rõ hơn cho
các phân tích, nhận định của nghiên cứu.

3. Năng lực cạnh tranh thu hút FDI của Việt
Nam so với các quốc gia trong khu vực

Kể từ khi mở cửa tiếp nhận nguồn vốn FDI
đến nay, Việt Nam ngày càng chứng tỏ sức hút
mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài so
với các quốc gia trong khu vực. Năm 2015, quy

mô dòng vốn FDI vào Việt Nam đã vươn lên thứ
2 khu vực ASEAN (sau Xin-ga-po) (ASEAN,
2018). Điều đáng chú ý hơn nữa là so với một số
quốc gia trong khu vực thì tỷ lệ dòng vốn FDI đến
từ ngoài khu vực ASEAN của Việt Nam những
năm gần đây cao hơn hẳn2. Điều này cho thấy
mức độ đa dạng về nguồn gốc của các nhà đầu
tư đến từ các khu vực, châu lục khác. Những
thành tựu đáng kể trên trong thu hút FDI so với
các quốc gia trong khu vực dựa trên các lợi thế
cạnh tranh nổi bật dưới đây:

Thứ nhất là lợi thế về chi phí lao động thấp và
lực lượng lao động dồi dào: Dân số của Việt Nam
năm 2017 là 93,7 triệu người, với gần 55 triệu
người trong độ tuổi lao động, Việt Nam là nước có
nguồn lao động đông đảo thứ 3 ở khu vực Đông
Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin) (Tổng cục
Thống kê, 2018). Ngoài lợi thế về quy mô, mức
lương bình quân trên 1 lao động còn khá thấp
được xem là lý do quan trọng hàng đầu trong việc
thu hút các doanh nghiệp FDI lựa chọn đầu tư vào
Việt Nam thay vì các quốc gia khác trong khu vực
(xem hình 2). So với các quốc gia còn lại trong
nhóm “con hổ châu Á”3, Việt Nam có mức lương
bình quân cho công nhân thấp nhất. 

Như vậy, trong việc cạnh tranh về thu hút FDI
đối với các ngành thâm dụng lao động như như dệt
may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm
- đồ uống… Việt Nam rõ ràng có lợi thế so với các
nước trong nhóm về nguồn lao động dồi dào và
giá nhân công thấp. Ngoài nhóm “con hổ châu Á”,
trước đây Việt Nam còn phải cạnh tranh với Trung
Quốc trong việc thu hút FDI vào phân khúc các
ngành thâm dụng lao động song hiện nay do mức
lương của công nhân Trung Quốc tăng lên nhanh
chóng nên đã giảm sức hút đáng kể đối với các
nhà đầu tư FDI. Mặc dù vậy, thay vào Trung Quốc,
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2. Năm 2015, 81,8% vốn FDI vào Việt Nam đến từ các nước ngoài ASEAN trong khi tỉ lệ của các
quốc gia như Indonesia, Malaysia, Mianma, Campuchia tương ứng lần lượt là 43,8%, 75,9%, 21,0% và
75,0%. (ASEAN, 2018).

3. Gồm 05 quốc gia: Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Việt Nam (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, 2018)
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Việt Nam hiện đang phải cạnh tranh với một số
quốc gia khác trong ASEAN (như Mi-an-ma, Cam-
pu-chia) và các quốc gia Nam Á (Ấn Độ, Băng-la-
đet) trong việc thu hút FDI ở nhóm các ngành này.

Tuy nhiên, lợi thế về nguồn lao động dồi dào,
chi phí lao động thấp hiện nay của Việt Nam dự
báo sẽ bị tác động rõ nét của cuộc CMCN 4.0. Tác
động bao trùm của CMCN 4.0 đối với vấn đề việc
làm là giảm nhu cầu đối với lao động giản đơn (do
các xu hướng sử dụng phổ biến công nghệ tự động
hóa, robot ở tương lai) và đòi hỏi chất lượng nguồn
nhân lực cao hơn để có thể phối hợp sử dụng các
thiết bị thông minh trong sản xuất. Sự cạnh tranh

về việc làm không chỉ giữa con người với con
người mà còn diễn ra giữa con người và máy móc.
Báo cáo “Thiếu hụt nguồn nhân lực năm 2016”
của Manpower Group đưa ra dự báo tới năm 2020,
số lượng công việc giản đơn sẽ giảm nhanh
chóng, thay vào đó là những công việc đòi hỏi kỹ
năng phức tạp hơn4.

Xét trong tương lai gần (khoảng 10 - 15 năm
tới) Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế về nguồn
lao động dồi dào và giá nhân công thấp do khả
năng áp dụng tự động hóa, robot ở một số lĩnh
vực còn hạn chế vì thế vẫn cần sức lao động thủ
công (như lắp ráp linh kiện điện tử, may mặc…)5.
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Nguồn: Tác giả tính toán từ Tổng cục Thống kê (2018)
Hình 2: So sánh mức lương bình quân trên 1 lao động của Việt Nam với một số nước năm 2017 

(Việt Nam = 1,0)
* Ghi chú: Mức lương tính theo USD danh nghĩa 

4. Báo cáo đưa ra các con số dự báo rất đáng lưu ý: 36% số lượng công việc sẽ yêu cầu kỹ năng cốt
lõi của người lao động là khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, 19% công việc đòi hỏi kỹ năng xã hội và
18% công việc cần kỹ năng xử lý, khoảng 65% trẻ em sinh trong giai đoạn 1995 - 2012 trong tương lai
sẽ làm những công việc chưa hề xuất hiện tại thời điểm này do sự phát triển vượt bậc của công nghệ.
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018)

5. Giám đốc Điều hành của Adidas có trụ sở tại Đức gần đây đã cho biết13 công ty đặt khoảng 90%
cơ sở sản xuất tại châu Á,tuy công ty này có kế hoạch gia tăng sản xuất và tự động hoá hoàn toàn “các
nhà máy sản xuất nhanh” ở Đức và Atlanta (Hoa Kỳ), sử dụng người máy và nhân lực huấn luyện trong
sản xuất giày thể thao có đế in 3D, các nhà máy tự động hoá này sẽ chỉ sản xuất ra khoảng mộttriệu
đôi, tức là chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số 360 triệu đôi mà công ty bán ra trên toàn cầu.(Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, 2018).



Thêm vào đó, giá nhân công ở Việt Nam vẫn sẽ
rẻ tương đối so với các quốc gia trong khu vực
(do khoảng cách chênh lệch còn đáng kể và
không dễ thu hẹp trong giai đoạn ngắn). Tuy vậy,
với tốc độ phát triển, lan tỏa nhanh chóng của
CMCN 4.0, trong tương lai xa (trên 15 năm), lợi
thế về nguồn lao động dồi dào, giá rẻ sẽ biến
mất dần do khả năng máy móc thay thế và nhu
cầu đối với lao động chất lượng cao.

Thứ hai là lợi thế về thị trường tiêu thu ï: Với
quy mô dân số 93,7 triệu người, Việt Nam được
xem là thị trường tiêu thụ quan trọng trong chiến
lược mở rộng phát triển của các tập đoàn hàng
đầu thế giới. Quy mô thị trường có xu hướng mở
rộng nhanh chóng do mức sống của người dân
ngày càng được nâng cao, đặc biệt là sự gia
tăng tầng lớp trung lưu. Bởi vậy, bên cạnh nhu
cầu cao đối với các loại hàng hóa tiêu dùng
truyền thống như thực phẩm, đồ uống, vật liệu
xây dựng, hàng gia dụng… thì nhu cầu về các
loại hàng hóa, dịch vụ mới cũng có sức hút rất
lớn đối với các nhà đầu tư FDI như bất động sản,
dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục, bán buôn
và bán lẻ6. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có
quy mô dân số chỉ đứng sau In-đô-nê-xi-a và
Phi-lip-pin và có quy mô vượt trội so với các
nước còn lại nên trong phân khúc các ngành
phát triển dựa vào thị trường nội địa kể trên, Việt
Nam có ưu thế khá rõ nét. Lợi thế về quy mô thị
trường nội địa của Việt Nam hiện nay dự báo
vẫn sẽ được phát huy trong kỷ nguyên CMCN
4.0. Thị trường tiêu thụ Việt Nam có xu hướng
ngày càng mở rộng đối với cả 02 nhóm hàng

hóa, dịch vụ: (1) các trang thiết bị hạ tầng cơ sở
cho CMCM 4.0 (smart phone, công nghệ viễn
thông, …) và (2) các sản phẩm hàng hóa, dịch
vụ tiêu dùng ứng dụng CMCN 4.0 (robot, dịch vụ
ăn uống, vận tải…). Ngoài ra, triển vọng tiếp thu
trực tiếp thành tựu của CMCN 4.0, bỏ qua một
số ứng dụng của CMCN 3.0 mà Việt Nam chưa
kịp ứng dụng và mức sống còn ở mức trung bình
thấp của Việt Nam hiện nay cũng cần được xem
là lực hút đối với các nhà đầu tư FDI ở nhiều lĩnh
vực7. Thị trường khu vực lân cận của Việt Nam
được dự báo cũng có xu hướng mở rộng không
chỉ do tác động của các yếu tố về năng lực sản
xuất và chính sách ngoại thương mà còn bởi tác
động đáng kể của CMCN 4.0: Việt Nam có lợi
thế ban đầu về quy mô thị trường, lao động,
đồng thời có vị trí địa chính trị quan trọng so với
một số nước trong khu vực (Cam-pu-chia, Mi-an-
ma, Lào) nên có thể được các nhà đầu tư FDI,
nhất là đầu tư về hạ tầng ứng dụng CMCN 4.0
chọn là 1 trung tâm và là một cửa ngõ (hub) về
dữ liệu, thông tin của khu vực.

Trong bối cảnh CMCN 4.0 ảnh hưởng của yếu
tố không gian thực sẽ bị làm mờ nhạt bởi không
gian ảo, tuy vậy vị trí địa lý của Việt Nam vẫn sẽ
là một lợi thế cạnh tranh đáng ke å bởi tính chuyên
môn hóa trong sản xuất, khả năng tham gia vào
chuỗi giá trị hàng hóa vẫn có sự chênh lệch giữa
các quốc gia. Cần thấy rằng dù mức độ lan tỏa
của không gian ảo gia tăng song thị trường tiêu
thụ các loại hàng hóa vật chất vẫn không ngừng
gia tăng, vì thế các nước có vị trí thuận lợi cho
thương mại quốc tế như Việt Nam vẫn là cực thu
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6. Tính lũy kế đến 20/6/2018, bất động sản thu hút 17,0% tổng số vốn FDI đăng ký; con số tương
ứng với các lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục, bán lẻ là 3,8%, 2,0% và 1,3% (Cục Đầu tư
nước ngoài, 2018).

7. Trong một số lĩnh vực hiện nay, ví dụ như tài chính – ngân hàng, nhiều ứng dụng thành tựu CMCN
3.0 của Việt Nam còn hạn chế (ví dụ ứng dụng thanh toán bằng thẻ thay cho tiền mặt, …) và Việt Nam
hoàn toàn có thể ứng dụng trực tiếp các hình thức thanh toán mới trong bối cảnh CMCN 4.0 thay vì áp
dụng tuần tự như các quốc gia phát triển khác. Mức sống khá thấp của người dân Việt Nam dẫn tới nhiều
loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế song dự báo quy mô thị trường sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong kỷ nguyên
CMCN 4.0 như dịch vụ vận tải Grab (do điều kiện sở hữu ôtô riêng khó khăn), mua hàng trực tuyến,…
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hút FDI của khu vực. Thêm vào đó, Việt Nam có
lợi thế nổi bật trong sản xuất nông sản nhiệt đới và
khoảng cách vận chuyển nguyên liệu thô, sơ chế
như hiện nay từ Việt Nam tới các thị trường Bắc
Mỹ, EU là khá xa. Vì vậy, việc đầu tư trực tiếp các
dự án chế biến tại vùng nguyên liệu được dự báo
sẽ là xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư nước
ngoài nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0, năng lực thu hút
của Việt Nam còn được tăng cường đáng kể từ
những thuận lợi của các nhân tốvề môi trường
chính trị ổn định, chính sách ưu đãi đầu tư, môi
trường kinh doanh ngày càng được cải thiện cũng
như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng
sâu rộng thông qua các FTA đã được ký kết. 

Bên cạnh các lợi thế trên, dưới góc độ cạnh
tranh thu hút FDI, Việt Nam có một số hạn chế nổi
bật sau:

Trước hết là hạn chế về chất lượng nguồn nhân
lực. Năng suất lao động có vai trò quyết định hiệu

quả sản xuất và được xem là chỉ tiêu quan trọng
hàng đầu để đánh giá chất lượng nguồn lao động
song xét về chỉ tiêu này Việt Nam có sự thua kém
đáng kể so với các nước xung quanh (xem bảng

1). Chất lượng nguồn lao động thấp làm giảm
đáng kể sức cạnh tranh trong thu hút FDI Việt
Nam, đặc biệt là trong bối cảnh chất lượng nguồn
nhân lực được cải thiện rất chậm và tốc độ tăng
trưởng thu nhập bình quân trên 1 lao động tăng
nhanh hơn tốc độ tăng trưởng năng suất lao động
ở nhiều thời điểm (WorldBank, 2018). Ngoài ra,
điều này tạo thành vòng luẩn quẩn trong việc khai
thác nguồn nhân lực ở Việt Nam: Thiếu lao động
chất lượng cao --> các doanh nghiệp FDI tập trung
đầu tư vào các lĩnh vực thâm dụng lao động giá rẻ
--> người lao động thấy có nhiều cơ hội việc làm
không cần qua đào tạo nên ít quan tâm học tập
nâng cao trình độ tay nghề, các cơ sở đào tạo
không chịu sức ép để nâng cao chất lượng đào tạo
--> thiếu lao động chất lượng cao.

Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là trở ngại của
Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 bởi khoảng
cách về chất lượng nguồn lao động của Việt Nam
so với nhiều quốc gia trong khu vực thậm chí có

nguy cơ ngày càng tăng bởi trình độ, khả năng
ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 sẽ làm
thay đổi rất nhanh năng suất lao động. Chất lượng
nguồn lao động Việt Nam được dự báo sẽ cải thiện
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Bảng 1: So sánh năng suất lao động của Việt Nam với một số nước năm 2016

Nguồn: Viện Năng suất Việt Nam (2018)

Quốc gia Năng suất lao động 
(nghìn USD) 

So với Việt Nam 
(Việt Nam  = 1,0)  

Việt Nam 11,0 1,0 
Xin-ga-po 132,8 12,1 
Trung Quốc 26,8 2,4 
Ma-lai-xi-a 59,1 5,4 
Thái Lan 29,9 2,7 
In-ñoâ-neâ-xi-a 25,7 2,3 
Phi-lip-pin 19,4 1,8 
Cam-pu-chia 6,2 0,6 
Mi-an-ma 9,7 0,9 



nhờ vào cải cách trong giáo dục8, sức ép phải
chuyển đổi để cạnh tranh với nhân lực trong khu
vực vì với công nghệ mới của CMCN 4.0, nhiều
hoạt động kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam có thể
được thực hiện bởi công dân của quốc gia khác.

Thứ hai, chất lượng thể chế cũng là một trong
những trở ngại của Việt Nam trong cuộc cạnh
tranh với các quốc gia trong khu vực về thu hút
FDI. Những hạn chế nổi bật thường được các nhà
đầu tư FDI nêu ra như các chi phí thiếu minh
bạch khác…(WEF, 2017). Mặc dù Chính phủ Việt
Nam cũng như các địa phương tiếp nhận FDI đã
có nhiều hành động nhằm gỡ bỏ dần các rào cản
trên song trên thực tế đây vẫn là trở ngại đáng kể
ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương (Thơ, 2017).
Trong bối cảnh CMCN 4.0, thể chế được dự báo
vẫn sẽ là một trở ngại do có nhiều yếu tố trong
thể chế rất khó thay thế hoàn toàn bằng máy
móc, công nghệ của CMCN 4.0 (như công tác
xây dựng chính sách, pháp luật, năng lực quản
lý, giám sát…). Tuy nhiên, dưới tác động của
CMCN 4.0 (ứng dụng các tính năng của trí tuệ
nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích thông tin và
ra quyết định, ứng dụng các công nghệ mới trong
quản lý, giám sát…) và quyết tâm đổi mới của
Chính phủ, tính minh bạch, tính mở hướng đến
chuẩn mực toàn cầu về thể chế sẽ ngày càng
được hoàn thiện. Điều này có ý nghĩa quan trọng
trong việc tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư FDI
và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút
FDI của Việt Nam.

Thứ ba là hạn chế về tài chính và hạ tầng cơ sở
cho CMCN 4.0. Khả năng đáp ứng về kết cấu hạ
tầng (giao thông vận tải, logistic) hiện là một trở
ngại lớn đối với các nhà đầu tư FDI. Thêm vào đó,
trong bối cảnh CMCN 4.0, so với một số quốc gia
trong khu vực như Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-

a, In-đô-nê-xi-a, tiềm lực tài chính cho thiết lập hạ
tầng cơ sở, nhân lực để tiếp nhận CMCN 4.0 của
Việt Nam còn hạn chế như giá internet còn cao9,
hệ thống dữ liệu số quốc gia còn khá sơ sài và
thiếu đồng bộ… Tuy vậy, ở một góc độ nhất định,
các hạn chế về tài chính, hạ tầng cơ sở cho CMCN
4.0 của Việt Nam lại tạo dư địa cho các doanh
nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực này.

4. Lợi thế cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam
trong xu thế backshoring

Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp, lý do
các nhà đầu tư lựa chọn backshoring là do chiến
lược phát triển của họ không phù hợp với chiến
lược phát triển của nước tiếp nhận FDI, vấn đề
chất lượng sản phẩm khi sản xuất ở nước ngoài,
đòi hỏi của người tiêu dùng trong nước về thời gian
giao hàng và mẫu mã sản phẩm, chi phí nhân
công ở các nước tiếp nhận FDI tăng (Kinkel, 2013)
(Lydia Bals, 2015). Xu thế backshoring có triển
vọng diễn ra mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh
CMCN 4.0 bởi 02 lý do chính sau: (1) ưu thế về lao
động giá rẻ của các quốc gia đang phát triển nhận
FDI hiện nay sẽ giảm dần, cùng với đó khả năng
áp dụng tức thì các ứng dụng CMCN 4.0 ở các
nước phát triển có nguồn nhân lực chất lượng cao
sẽ thuận lợi hơn; (2) việc sản xuất ở các nước phát
triển sẽ đạt hiệu quả cao hơn do áp dụng công
nghệ tự động hóa, robot (thay vì sử dụng nhiều lao
động ở các nước đang phát triển tiếp nhận FDI) và
tiện đáp ứng nhu cầu của thị trường nước đó (giảm
chi phí vận chuyển, đảm bảo quy trình kiểm định
chất lượng…) (WEF, 2018). 

Nguồn FDI vào Việt Nam hiện nay đến từ khắp
các châu lục, trong đó có khoảng 30 quốc gia và
vùng lãnh thổ nước đạt quy mô đăng ký vốn FDI
đăng ký tích lũy đến tháng 6/2018 đạt trên 500
triệu USD (xem hình 3). Ở một số quốc gia này,
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8. Cần lưu ý rằng những hiệu quả về cải cách trong giáo dục và đào tạo luôn có độ trễ vì thế nguy
cơ tụt hậu tương đối so với một số quốc gia trong khu vực là hoàn toàn có thể xảy ra.

9. Theo kết quả nghiên cứu của BDRC Continental và Cable.co.uk, tại thời điểm ngày 14/12/2017,
chi phí bình quân hàng tháng cho băng thông rộng (broadband) ở Việt Nam là 62,3 USD trong khi ở
phần lớn các nước Đông Nam Á có giá thấp hơn như Thái Lan (26,9 USD), Xin-ga-po (39,0 USD), Ma-
lai-xi-a (42,5 USD), Phi-lip-pin (53,7 USD), Cam-pu-chia (52,9 USD).



�

đặc biệt là Hoa Kỳ và EU, xu thế backshoring
được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh
CMCN 4.0. Tuy vậy, trong việc cạnh tranh thu hút
nguồn vốn FDI với các nước đi đầu tư, Việt Nam có
các lợi thế cơ bản sau: 

Thị trường tiêu thụ là lợi thế quan trọng nhất:
với quy mô dân số đông và nằm trong (hoặc gần)
3 trong số 4 khu vực đông dân nhất thế giới (Đông
Á, Nam Á và Đông Nam Á) nên nhu cầu về tiêu thụ
hàng hóa, dịch vụ, nhất là các sản phẩm thiết yếu
và đòi hỏi tính địa lý trong phân bố như thực phẩm,
đồ uống, du lịch,… rất lớn. Đối với những nhóm
sản phẩm này, dù trong bối cảnh CMCN 4.0 và xu
thế backshoring tác động, vẫn cần phân bố tại nơi
có thị trường tiêu thụ để đạt hiệu quả kinh tế cao
nhất. Thêm vào đó, các lợi thế về nguồn nguyên
liệu tại chỗ và mức độ thuận lợi trong tiếp cận các
thị trường lân cận thì Việt Nam rõ ràng có lợi thế

hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư từ EU, Bắc
Mỹ, Tây Nam Á so với việc trở về nước đi đầu tư.

Các ưu đãi về thuế và giá thuê mặt bằng… của
Việt Nam cũng là một lợi thế cạnh tranh so với các
nước phát triển đi đầu tư. Thêm vào đó, dù chịu

tác động của CMCN 4.0 song lý thuyết về lợi thế
so sánh vẫn sẽ đúng: các nước phát triển (hiện
đang chiếm phần lớn các doanh nghiệp có xu
hướng backshoring) sẽ lựa chọn sản xuất các mặt
hàng hoặc các khâu đem lại giá trị gia tăng cao
trong khi các nước có trình độ phát triển thấp hơn
(trong tương lai gần) như Việt Nam sẽ vẫn phải
đảm nhận việc sản xuất các mặt hàng hoặc các
khâu đem lại giá trị gia tăng thấp hơn.

5. Khái quát về chính sách nâng cao năng lực
cạnh tranh trong thu hút FDI

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành
năm 1987 được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá
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là thông thoáng và hấp dẫn. Sau đó, bộ luật này
được sửa đổi và bổ sung sáu lần (vào các năm
1990, 1992, 1996, 2000, 2005 và 2014) để phù
hợp với tình hình mới của đất nước. Từ Luật Đầu
tư nước ngoài ban hành năm 1987 đến Luật Đầu
tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 là bước tiến
lớn của hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo hành
lang pháp lý bình đẳng với chính sách khuyến
khích và ưu đãi không phân biệt đối xử, để điều
chỉnh hoạt động đầu tư và kinh doanh của nhà
đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Đặc biệt, Luật Đầu tư 2014, tạo một bước đột phá
về tư duy, coi hoạt động đầu tư và kinh doanh
thuộc quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư và doanh
nghiệp; Nhà nước chỉ đóng vai trò hướng dẫn, tạo
lập môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi;
giám sát, kiểm tra để khắc phục khiếm khuyết của
thị trường.

Luật Đầu tư 2014 nhằm tương thích với các quy
định của WTO, cũng như các quy định của các tổ
chức khác mà Việt Nam đã tham gia, chính sách
ưu đãi đầu tư của Việt Nam đã có sự thống nhất,
không còn phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong
nước và nước ngoài. Nhiều chính sách đầu tư cũng
đã được thực hiện khác như Nghị định
210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn.

Về các chính sách đầu tư theo địa bàn, Chính
phủ cũng đã ban hành Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ một lần nữa xác định lại danh
sách các địa bàn ưu đãi đầu tư gồm 55 trên tổng
số 64 tỉnh thành cả nước.

Chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ ở
Việt Nam có nhiều chuyển biến đáng kể, nhằm tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp FDI tiếp cận thị
trường nguyên liệu đầu vào. Quyết định số
34/2007/QĐ-BCN năm 2007 của Bộ Công nghiệp
phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ
trợ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã

quy định rõ những hướng phát triển công nghiệp
hỗ trợ trong ngành dệt may, giày da, điện tử tin
học, sản xuất và lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo,
những định hướng để phát triển các ngành trên và
mục tiêu phát triển cụ thể đối với từng ngành công
nghiệp hỗ trợ trên. Năm 2011, Chính phủ ban
hành Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách
phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm
thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển
công nghiệp hỗ trợ đối với các ngành: cơ khí chế
tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt -
may, da - giầy và công nghiệp hỗ trợ cho phát triển
công nghiệp công nghệ cao.

Luật Doanh nghiệp, Luật Công nghệ cao năm
2008, các quy định của pháp luật về trợ giúp phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, chính
sách phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp
hỗ trợ trong thời gian qua đã được ban hành, điều
chỉnh, góp phần tạo nền tảng pháp lý đâ#y đủ cho
sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. Tuy
nhiên, các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường
nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp FDI
dường như vẫn còn thiếu và yếu. Quyết định
12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực
sự chưa tạo ra nhiều tác dụng do các hỗ trợ ưu đãi
cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ
trợ gần như không có gì mới so với chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp nông nghiệp FDI ứng dụng
công nghệ cao cũng nhận được nhiều ưu đãi khi
đầu tư vào Việt Nam. Theo Luật Công nghệ cao
năm 2008, Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày 15/06/2015 quy định
tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao;
Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 25/11/2014 về việc phê duyệt
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát
triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được
khuyến khích phát triển; Thông tư số 13/2015/TT-
BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn ngày 25/03/2015 về hướng dẫn trình tự,
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thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ
mới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các chính sách ưu đãi đầu tư, nhất là về thuế
đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn đầu, khi
Việt Nam tận dụng lợi thế so sánh tĩnh để gia
tăng số lượng vốn FDI, giải quyết việc làm, thúc
đẩy xuất khẩu. 

6. Một số đề xuất chính sách nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh trong thu hút FDI trong bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Qua phân tích trên, để nâng cao năng lực cạnh
tranh thu hút FDI trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0, Việt Nam cần thực thi đồng bộ, kịp thời
và hiệu quả các nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, nhóm các chính sách nhằm giải
quyết điểm nghẽn về thể chế: bối cảnh CMCN 4.0
đòi hỏi cần có cải cách về thể chế nói chung và
các vấn đề về thể chế có liên quan trực tiếp đến
thu hút FDI nói riêng. Quan điểm tiếp cận chủ đạo
đối với những thay đổi về thể chế này là phù hợp
với những tác động của CMCN 4.0, khai thác tốt
các thành tựu của CMCN 4.0 và hướng đến chuẩn
mực quốc tế. Cụ thể: 

- Việc hoàn thiện thể chế trong công tác quản
lý FDI hướng tới chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh
CMCN 4.0 cần tiến hành theo các hướng: (1) tăng
cường ứng dụng các thành tựu CMCN 4.0 trong
quản lý, đặc biệt là các ứng dụng về quản lý dữ
liệu, không gian (đảm bảo thực hiện đúng quy
hoạch, quản lý tác động đến môi trường…) nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý nhờ tiết kiệm thời gian,
các chi phí tiêu cực phát sinh; (2) cập nhật kịp thời
các thay đổi về công nghệ ở các lĩnh vực có liên
quan đến hoạt động FDI trong CMCN 4.0 (ví dụ
tác động của công nghệ sản xuất, kinh doanh mới
đến môi trường tự nhiên, văn hóa,… của Việt
Nam) nhằm có các phản ứng phù hợp theo
nguyên tắc chỉ can thiệp bằng chính sách, quản lý
hành chính khi các hoạt động đó phương hại đến
lợi ích của cộng đồng và quốc gia. 

- Các hình thức xúc tiến đầu tư cần có sự thay
đổi mạnh mẽ trong bối cảnh CMCN 4.0 bởi việc
truyền dẫn thông tin, dữ liệu xuyên quốc gia trở
nên đơn giản. Chính vì thế, cần có chính sách
thúc đẩy các hình thức xúc tiến đầu tư hiện đại, có
tính lan tỏa cao với các nhà đầu tư nước ngoài như
ứng dụng webGIS.

Bên cạnh 02 công tác trên, Chính phủ nên lập
một số khung khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm
soát (regulatory sandbox). Theo cách này, cơ
quan nhà nước có thẩm quyền nhanh chóng ban
hành thành luật, các hướng dẫn pháp lý để kịp thời
ứng phó với sự thay đổi tình hình nhanh chóng do
tác động của CMCN 4.0. Các chính sách đó được
thử nghiệm có kiểm soát bởi một ủy ban rà soát và
theo dõi. Sau một thời gian thử nghiệm, các chính
sách này sẽ được phê duyệt để áp dụng phổ biến
nếu hiệu quả cao hoặc dừng triển khai nếu không
khả thi hoặc không hiệu quả.

Thứ hai, các chính sách giải quyết điểm nghẽn
về nguồn nhân lực cần triển khai đồng bộ với các
nhóm đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt
động của khu vực FDI:

- Đối với nhóm cán bộ quản ly ù cần có chính
sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực (cả về
kiến thức và kỹ năng), đòi hỏi tư duy tổng hợp, kỹ
năng xử lý tình huống tốt trong bối cảnh CMCN
4.0. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi
trong tuyển dụng các cán bộ quản lý có chất lượng
đáp ứng yêu cầu của công việc trong bối cảnh
CMCN 4.0. 

- Đối với đội ngũ nhân công lao động trực tiếp
cần có các cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong đào
tạo nguồn nhân lực theo những yêu cầu về kiến
thức, kỹ năng của lao động trong bối cảnh CMCN
4.0. Trước mắt, nên lựa chọn và đầu tư một số cơ
sở trọng điểm đào tạo theo hướng đa ngành nhằm
đáp ứng nguồn nhân lực có tư duy tổng hợp ở kỷ
nguyên CMCN 4.0 thay vì đào tạo quá chuyên sâu
như trước đây. Ngoài ra cần chú trọng công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đối với

Sè 125/201920

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học



người dân về nghề nghiệp trong bối cảnh CMCN
4.0: cần chủ động trang bị các kiến thức và kỹ
năng trong đó chú trọng tính sáng tạo, chủ động
thay vì tư duy thụ động chờ đợi công việc lao động
giản đơn như trước đây. 

- Đối với đội ngũ doanh nhân trong nước: Sự
phát triển của đội ngũ doanh nhân trong nước, đặc
biệt là ở các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ tạo
sức hút lớn đối với các nhà đầu tư FDI. Chính vì
thế, để phát triển đội ngũ này, Chính phủ cần có
các chính sách hỗ trợ hình thức khởi nghiệp đổi
mới, sáng tạo, đồng thời tuyên truyền, đào tạo
nhằm thay đổi nhận thức của đội ngũ doanh nhân
trong nước trong hoạt động đầu tư nói chung và
các hoạt động hợp tác với khu vực FDI nói riêng. 

Thứ ba, đối với điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng
trong thu hút FDI trong bối cảnh CMCN 4.0, Chính
phủ cần tập trung triển khai sớm việc thiết lập kết
cấu hạ tầng 4.0 nhằm thúc đẩy ứng dụng thành
tựu CMCN 4.0 nói chung và nâng cao năng lực
cạnh tranh trong thu hút FDI nói riêng. Để giải
quyết khó khăn về tài chính cho hoạt động này
Chính phủ cần xác định vai trò chính là mang tính
kiến tạo, định hướng hoặc đảm nhận vai trò đầu tư
“mồi” ở một số dự án khó thu hút FDI còn nguồn
lực tài chính chủ yếu cho hạ tầng CMCN 4.0 nên
huy động từ khu vực tư nhân trong nước và khu
vực FDI. 

Thứ tư, Chính phủ cần sớm xác định và ban
hành các chính sách thu hút FDI cho các ngành
chiến lược (FDI thế hệ mới), ưu tiên các ngành
chịu tác động mạnh mẽ và có triển vọng áp dụng
các thành tựu của CMCN 4.0 ở Việt Nam, đặc
biệt là nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin,
tài chính. 

- Về nông nghiệp, tác động của CMCN 4.0
được dự báo sẽ thay đổi mạnh mẽ sản xuất nông
nghiệp nhờ các thành tựu trong công nghệ sinh
học. Việc lựa chọn sớm các nông sản chủ lực, có
lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và đẩy mạnh
nghiên cứu, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 đối với

các sản phẩm đó (ở tất cả các khâu: trồng, thu
hoạch và bảo quản, chế biến) là hướng lựa chọn
hợp lý để thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thu
hút FDI vào nông nghiệp. 

- Về du lịch, với nhiều tiềm năng về phát triển
du lịch và dư địa cho đầu tư phát triển còn lớn, du
lịch được xem là ngành sẽ có sức thu hút FDI lớn
trong bối cảnh CMCN 4.0 song Chính phủ cần có
các giải pháp nhằm làm minh bạch hơn quy hoạch
(đặc biệt là quy hoạch đối với các địa bàn du lịch
phát triển) nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư
FDI (do tính chất đầu tư lâu dài của loại hình này),
chú trọng hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh du
lịch Việt Nam cũng như hạn chế các điểm yếu cố
hữu của ngành du lịch (về hạ tầng, chất lượng
nhân lực,…).

- Về công nghệ thông tin, đây là nhóm ngành
chịu tác động rõ nét nhất của CMCN 4.0 vì thế để
phát triển đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh
thu hút FDI vào lĩnh vực này, giải pháp then chốt
Chính phủ Việt Nam cần ưu tiên đầu tư có trọng
điểm nguồn nhân lực (cả đối với nhân lực trong
nước, chuyên gia Việt kiều và người nước ngoài)
đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin
bắt kịp với khu vực và thế giới. Cùng với cải thiện
về vật chất, các chính sách gắn với công nghệ
thông tin cần hướng đến chuẩn mực quốc tế nhằm
tạo sự thuận lợi trong kết nối, chia sẻ dữ liệu,
thông tin từ đó giúp khai thác hiệu quả nguồn lực
chủ đạo này trong bối cảnh CMCN 4.0. 

- Về tài chính, đây là ngành chịu tác động
mạnh mẽ của CMCN 4.0 đồng thời cũng hứa hẹn
nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu
tư FDI. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành có tính
nhạy cảm rất cao, hoạt động Tài chính 4.0 chỉ có
thể đạt hiệu quả cao và bền vững trong khung khổ
pháp luật minh bạch và tương thích với các chuẩn
mực quốc tế. Chính vì vậy, để thu hút các nhà đầu
tư FDI và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Tài chính
4.0 (Fintech, Findata), Chính phủ cần sớm ban
hành các chính sách quy định nhằm chuẩn hóa
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các nội dung về công nghệ Tài chính (về bảo mật,
về các hình thức thanh toán,…).�
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Summary

In the past 30 years (1988 - 2018), foreign
direct investment has contributed positively to the
development of Vietnam as FDI attraction is con-
sidered one of the policy priorities. However,
industrial revolution 4.0 is strongly affecting most
of the socio-economic activities, including FDI
attraction activities. This paper aims at analyzing
the change in Vietnam's advantages and chal-
lenges in order to improve the competitiveness of
FDI attraction in this context. Beside the compari-
son of Vietnam and other countries comparative
advantages, the author also placed Vietnam in the
competition for FDI attraction with developed
countries following the trend of backshoring,
which is expected to thrive vigorously in the con-
text of industrial revolution 4.0.
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